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KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN GD&ĐT ĐẾN NĂM 2015 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020
Trường THCS Thành Nhân huyện Ninh Giang được thành lập từ tháng 7 năm 1996 trong bối cảnh huyện Ninh giang vừa được tái lập. Ngoài chức năng chung đối với một trường THCS, việc thành lập trường còn nhằm đáp ứng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cho huyện, là nơi tập trung đội ngũ giáo viên và học sinh có chất lượng. Lúc đầu trường có tên: Trường phổ thông năng khiếu huyện Ninh Giang.
          Trải qua 14 năm xây dựng và phát triển, trường THCS Thành Nhân ngày càng khẳng định vị trí hàng đầu của mình: Chất lượng giáo dục của nhà trường ngày được nâng lên – Năm sau cao hơn năm trước. Là trường chất lượng cao của ngành giáo dục đào tạo huyện Ninh Giang, một địa chỉ giáo dục tin cậy của nhân dân huyện Ninh giang. Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2009 – 2015 tầm nhìn 2020 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp cơ bản trong quá trình vận động xây dựng và phát triển của nhà trường đồng thời đây cũng là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hiệu trưởng, Ban giám hiệu, của Hội đồng nhà trường cũng như các hoạt động của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

          Việc xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2010 – 2015 tầm nhìn 2020 nói riêng và kế hoạch chiến lược phát triển của các nhà trường trong toàn ngành nói chung có một ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện đổi mới quản lý giáo dục trong các nhà trường góp phần thực hiện chiến lược phát triển giáo dục đào tạo nước nhà giai đoạn 2011 – 2020. Cùng với các nhà trường xây dựng ngành giáo dục & đào tạo tỉnh Hải Dương phát triển ổn định, chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của đất nước và hội nhập quốc tế.

I. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG – ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG:

1.1: Đội ngũ cán bộ giáo viên

a. Cán bộ  quản lý: 03 (Hiệu trưởng 1; Hiệu phó 2) trong đó cả ba đ/c đều có trình độ đại học, hiệu trưởng đã hoàn thành bồi dưỡng lí luận chính trị và quản lý nhà nước.
b. Giáo viên : Tổng số 23 đầy đủ cơ cấu bộ môn trong đó 19 đ/c có trình độ ĐH, 4 đ/c có trình độ CĐ , 10 đ/c là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 16 đ/c là giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Cụ thể 

- Toán (5): Trong đó cả 5 đ/c đều có trình độ đại học ,4 đ/c là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 1 đ/c là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 

- Văn (5): Trong đó cả 5 đ/c đều có trình độ đại học ,2 đ/c là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 3 đ/c là giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

- Ngoại ngữ: (3): Trong đó cả 3 đ/c đều có trình độ đại học ,1 đ/c là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 2 đ/c là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 

- Sử (1): Trình độ đại học ,  giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh,

- Vật lý - CN:(1): Trình độ đại học ,giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh,

- Sinh - Kỹ (1): Trình độ đại học,  giáo viên dạy giỏi cấp huyện,

- Văn - Địa (1): Trình độ cao đẳng, giáo viên dạy giỏi cấp huyện

- Hoá học (1): Trình độ đại học , giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

- Thể dục (2): 2 đ/c có trình độ đại học 1 đ/c là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 

- Văn - GDCD (1): Trình độ cao đẳng(hợp đồng)

- Nhạc (1): Trình độ cao đẳng

- Mỹ thuật (1): Trình độ cao đẳng

- Tin học (1) : Trình độ cao đẳng

+ Tổ khoa học xã hội: 13

+ Tổ Khoa học tự nhiên: 13

          c. Nhân viên: Tổng số có 4 đ/c, đủ cơ cấu 
Và 4 nhân viên hợp đồng: 2 bảo vệ, 2 cấp dưỡng

Tổng cộng giáo viên và nhân viên: 34

1.2 Học sinh 

a) Học sinh các khối lớp là: 626
Hầu hết các em là học sinh khá, giỏi  có ý thức học tập tốt
Học sinh có ở nhiều xã trong huyện ,những xã có nhiều học sinh là Thị Trấn, Hiệp Lực ,Đồng Tâm, Vĩnh Hoà.Tân Hương, Hà Thanh , Hà Kỳ, Kiến Quốc
Chất lượng giáo dục toàn diện của trường tring những năm gần đây:
1.3: Cơ sở vật chất:

a, Phòng học và các phòng chức năng phục vụ hoạt động trong nhà trường

Phòng học: Tổng số 16 phòng học kiên cố cao tầng, trong đó có 05 phòng học bộ môn (  nghe nhìn, tin học, vật lý- công nghệ, hoá học, sinh học)  
Thư viện: Hiện tại có 2 phòng kiên cố mỗi phòng 48 m2 bao gồm phòng đọc của giáo viên, phòng đọc của học sinh. 
Phòng đồ dùng: 21m2 ngoài ra đồ dùng còn để tại 4 phòng chức năng mỗi phòng 30 m2.

Phòng nội trú:

- Nội trú nữ: 2 phòng lớn mỗi phòng 50m2, 2 phòng nhỏ (18m2 và 7,5m2)

- Nội trú nam : 6 phòng mỗi phòng 18m2
Phòng chức năng: Trường có đủ hệ thống phòng chức năng theo quy định trường đạt chuần quốc gia
b,Trang thiết bị phòng học và  thiết bị dạy học

Các phòng học được trang bị đầy đủ bàn ghế hai chỗ ngồi, có bảng chống lo¸, hệ thống ánh sáng đảm bảo yêu cầu.
Các phòng học bộ môn được trang bị đầy đủ bàn ghế thí nghiệm, máy tính, máy chiếu đa năng , bảng chống loá...theo tiêu chuẩn của phòng học bộ môn.

Đồ dùng dạy học đủ về số lượng cho các môn học ở các khối lớp, tuy vậy chất lượng kém , một phần bị hư hỏng

Phòng tin học có 25 máy tính nối mạng Internet phục vụ việc học của học sinh, 01 máy chiếu đa năng. 
c. Khu vực công cộng, nhà ăn:

Có hệ thống nước uống ( nguồn từ nhà máy nước Ninh Giang, thông qua hệ thống lọc hiện đại) 

- Có hệ thống nước ăn (nhà máy nước Ninh Giang) và hệ thống tắm giặt (giếng khoan UNICEF).

- Nhà ăn thức uống hợp vệ sinh. Các bữa ăn đủ khẩu phần dinh dưỡng. Đủ dụng cụ, quản lý nhà ăn chặt chẽ. 

d. Khu vệ sinh: Theo kiểu bán tự hoại nhìn chung sạch sẽ đảm bảo tiêu chí vệ sinh công cộng. 

e. Một số trang bị khác:

- Có 10 máy vi tính phục vụ công tác quản lý, chuyên môn. Trong đó có 4 máy nối mạng INTERNET. 
- Thư viện có trên 6000 đầu sách, đạt danh hiệu thư viện tiên tiến (5/2007).

Từ những đặc điểm trên có thể rút ra những điểm mạnh và điểm yếu như sau:

1.4. Điểm mạnh
    
- Ban giám hiệu là một tập thể đoàn kết, có tầm nhìn khoa học sáng tạo, xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Chỉ đạo điều hành các hoạt động của nhà trường một cách đồng bộ hiệu quả. Quyết đoán, mạnh dạn đổi mới đồng thời biết phát huy dân chủ trong trường học. Được sự tin tưởng quý mến của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.
 - Đội ngũ giáo viên: Là một tập thể đoàn kết nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm yêu nghề gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển. Chất lượng chuyên môn nghiệp vụ bước đầu đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục, nhiều đồng chí có triển vọng tốt, năng động sáng tạo, mạnh dạn đổi mới tích cực ứng dụng CNTT trong giảng dạy đạt hiệu quả tốt. Phần lớn trên chuẩn, đủ cơ cấu bộ môn, có nghiệp vụ sư phạm tốt, yên tâm công tác, có tinh thần trách nhiệm cao.
- Chất lượng giáo dục đại trà và học sinh giỏi ổn định với mức độ cao, luôn là đơn vị dẫn đầu toàn huyện và có thứ hạng khá trong tỉnh. 
- Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy học theo hướng hiện đại và đổi mới. Khu nhà làm phòng học bộ môn được đưa vào sử dụng tạo điều kiện tốt cho việc dạy học theo bộ môn và ứng dụng CNTT trong dạy học 

- Sau hơn 10 năm hoạt động nhà trường đã thu  được những kinh nghiệm về công tác quản lý, các nề nếp đã đi vào ổn định. Cảnh quan nhà trường đảm bảo “Xanh  - sạch - đẹp”. 

1.5: Điểm yếu
- Đội ngũ cán bộ quản lý trẻ, kinh nghiệm quản lý chưa nhiều; các phó hiệu trưởng chưa được bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý, lý luận chính trị.
- So với biên chế được giao hiện nay nhà trường còn thiếu 03 giáo viên thuộc các môn Văn, Toán, Hoá. Một số giáo viên ốm yếu thường xuyên. Tay nghề của đéi ngũ giáo viên chưa đồng đều, giáo viên làm công tác kiêm nhiệm còn nhiều. Số giáo viên chuyên sâu về bộ môn và kinh nghiệm trong việc dạy đội tuyển chưa nhiều. Một bộ phận nhỏ giáo viên chưa thực sự chuyên nghiệp trong việc dạy học.
      - Trình độ ngoại ngữ, tin học của cán bộ giáo viên còn hạn chế nhất là đối với những đồng chí tuổi cao. Đây là trở ngại lớn trong việc vận dụng những phương pháp dạy học hiện đại. Việc tự học tự bồi dưỡng của giáo viên còn hạn chế, chưa thật tự giác, do đó hiệu quả chưa cao.

- Các lớp 8,9 có sĩ số đông (trung bình 44hs/líp) dẫn tới khó khăn cho việc dạy học theo phương pháp. Chất lượng học sinh chưa đồng đều, số học sinh chất lượng cao chưa đủ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của trường.
- Cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu thốn, khu làm việc, khu nội trú còn tạm bợ thiết bị dạy học chất lượng kém.
2. MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI: 

    Trường THCS Thành nhân thuộc địa bàn thị trấn Ninh giang huyện Ninh Giang là địa phương có truyền thống yêu nước, anh hùng trong chiến đấu bảo vệ tổ quốc, người dân có truyền thống hiếu học. Huyện Ninh Giang là một trong những huyện khó khăn của tỉnh Hải Dương, thu nhập bình quuân đầu nguời còn ở múc thấp. Là trường trọng điểm chất lượng cao của huyện Ninh Giang có nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bồi dưỡng học sinh giỏi, đi đầu trong công tác đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng khoa học trong công tác quản lý chúng tôi nhận thấy các thời cơ, và các thánh thức sau: 
2.1. Thời cơ:
   - Đảng và nhà nước coi giáo dục là quốc sách hàng đầu và có nhiều chính sách ưt tiên phát triển giáo dục.
   - Trường luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đặc biệt là của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Ninh giang, coi trường THCS Thành Nhân là trường trọng điểm do trực tiếp UBND huyện đầu tư. Phòng giáo dục và đào tạo luôn ưu tiên về con người và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyển sinh của nhà trường.
 - Nhu cầu giáo dục chất lượng cao của học sinh và phụ huynh rất lớn và ngày càng tăng.
- Chất lượng giáo dục tiểu học trong những năm gần đây của huyện ổn định, phát triển vững trắc tạo điều kiện  thuận lợi cho công tác dạy học nâng cao chất lượng 

- Trong những năm học gần đây các tổ chức xã hội, các đoàn thể và cá nhân đã tham gia tích cực vào công tác huy động các nguồn lực tạo môi trường giáo dục thuận lợi cho nhà trường.
2.2. Thách thức:  

     - Trong thời kỳ hội nhập và phát triển yêu cầu đòi hỏi của xã hội cũng như của gia đình học sinh ngày càng cao về chất lượng giáo dục, đó là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

      - Chất lượng đội ngũ giáo viên cán bộ quản lý phải đáp ứng tốt các yêu cầu đổi mới giáo dục. Sự bứt phá vươn lên, sự cạnh tranh về chất lượng giáo dục của các trường trong khu vực đang từng bước khẳng định thương hiệu của trường mình.
       - Yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên về ứng dụng CNTT, đổi mới quản lý, năng lực ngoại ngữ... Cơ sở vật chất, kỹ thuật và phương tiện dạy học.

- Nhu cầu đời sống của con người được nâng cao vậy phải làm thế thế nào để nâng cao đời sống của cán bộ giáo viên giúp họ yên tâm công tác, toàn tâm toàn ý phục vụ ngành giáo dục.

        - Nằm trên địa bàn có môi truờng xã hội tương đối phức tạp làm thế nào để đảm bảo an ninh xã hội ngăn chặn tệ nạn xâm nhập học đường là việc làm hết sức khó khăn.
2.3. Xác định các vấn đề ưu tiên:
          - Kiện toàn và nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành của Ban Giám hiệu theo hướng chuyên biệt hóa với sự phân công phụ trách các mảng công việc, xây dựng nền nếp làm việc khoa học trong nhà trường.

          - Thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên.

          - Tăng cường Ứng dụng CNTT trong dạy học và công tác quản lý.

          - Tích cực đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của các em.

          - Tiếp tục thực hiện và phát huy kết quả của cuộc vận động “Hai không” do Bộ Giáo dục & Đào tạo phát động.

          - Áp dụng các chuẩn vào việc đánh giá các hoạt động của các nhà trường về công tác quản lý về giảng dạy của giáo viên…

          - Chú trọng giáo dục rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh, tổ chức nhiều hoạt động dạy học, giáo dục và giao lưu để các em có khả năng thích ứng với môi trường. 
          - Đẩy mạnh việc giáo dục tuyên truyền đạo đức pháp luật cho học sinh không để xảy ra hiện tượng bạo lực học đường.

II. TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI
1. Tầm nhìn

     Là một trong những trường chất lượng cao của tỉnh Hải Dương. Nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới xuất sắc.

+ Đến năm 2015, trường THCS Thành Nhân được xã hội biết đến là một trường chất lượng cao của tỉnh Hải Dương.

+ Đến năm 2020, Trường THCS Thành Nhân được xã hội biết đến là một trường có chất lượng hàng đầu của tỉnh Hải Dương.
2. Sứ mạng

  
Tạo dựng được môi trường học tập về nề nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao, phát huy tính tích cực sáng tạo và năng lực tư duy của mỗi học sinh.
3. Các giá trị cốt lõi:

        Xây dựng và khẳng định niềm tin đối với cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương bằng hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường


- Lòng yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội

- Tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên
- Tính trung thực và tinh thần trách nhiệm

- Tính sáng tạo và sự hợp tác, chia sẻ
- Lòng tự trọng và tình nhân ái
3. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC
3.1. Các mục tiêu tổng quát
* Mục tiêu ngắn hạn (đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục): 

Đến năm 2010, Trường THCS Thành Nhân đạt chuẩn chất lượng giáo dục và được biết đến là một trường THCS năng động, có tầm  nhìn và quyết tâm phát triển cao.
* Mục tiêu trung hạn (phát triển thương hiệu): 
Đến năm 2015, trường THCS Thành Nhân được xếp hạng là một trong tám trường THCS chất lượng cao của toàn tỉnh Hải Dương. Nhà trường được công nhận chuẩn quốc gia giai đoạn II
* Mục tiêu dài hạn (khẳng định thương hiệu): 
Đến năm 2020, trường THCS Thành Nhân được xếp hạng trong tốp 4/273 trường THCS của toàn tỉnh

3.2. Các mục tiêu cụ thể
a. Mục tiêu về quy mô và tổ chức bộ máy:
- Đến năm 2015 nhà trường ổn định quy mô 16 lớp với  khoảng 640 học sinh, mỗi khối 4 lớp, mỗi lớp trung bình 40 học sinh
- Có đủ bộ máy quản lý trường học, các tổ chức chính trị, đoàn thể và các tổ nhóm chuyên môn trong trường hoạt động kỷ cương, nề nếp, chất lượng
            - Nhà trường liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, công đoàn, đoàn thanh niên, đội thiếu niên đạt vững mạnh xuất sắc. Nhà trường đạt cơ quan văn hoá.


b. Mục tiêu về đội ngũ.


Đến năm 2015 phấn đấu:

- 100% Cán bộ quản lý  được bồi dưỡng chuẩn hoá về nghiệp vụ, trình độ trung cấp lí luận chính trị, ngoại ngữ và tin học,  01đ/c có trình độ đào tạo thạc sĩ. 
- Đội ngũ giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, đồng bộ về  cơ cấu bộ môn, 100% có trình độ đại học trong đó có ít nhất 02 đ/c có trình độ thạc sĩ. 100% giáo viên đạt chuẩn về nghề nghiệp, trong đó xếp loại xuất sắc từ 80% trở lên.

- 100% cán bộ giáo viên, nhân viên được bồi dưỡng thường xuyên về nghiệp vụ, năng lực chuyên môn, trình độ ngoại ngữ và tin học. 

         c. Mục tiêu về chất lượng giáo dục

- 100% học sinh trong nhà trường được xếp loại học sinh khá, giỏi không có học sinh trung bình. Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường THPT công lập từ 92 – 95%, xếp hạng từ thứ 6 – 4 /273 trường THCS trong toàn tỉnh.
-  Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh giỏi ổn định  xếp thứ 4 toàn tỉnh, đạt  thương hiệu trường trọng điểm chất lượng cao của tỉnh Hải Dương. 
- 100% học sinh chấp hành tốt nội quy của trường, xếp loại hạnh kiểm khá, tốt và không có học sinh vi phạm kỷ luật.
d. Mục tiêu về cơ sở vật chất 

- Có đầy đủ phòng học đảm bảo học một ca, đầy đủ hệ thống phòng bộ môn trong đó có đủ trang thiết bị hiện đại (hệ thống bàn ghế đạt tiêu chuẩn, máy tính kết nối internet, máy chiếu đa năng, có đủ thiết bị dạy học theo qui định).
- Có đầy đủ hệ thống phòng làm việc riêng biệt, được trang bị đầy đủ phương tiện phục vụ cho công tác quản lý và điều hành nhà trường.

- Có khu nhà nội trú kiên cố cho học sinh (Nhà nội trú đảm bảo cho 80học sinh, khu nhà ăn đảm bảo vệ sinh). Cảnh quan nhà trường đảm bảo “Xanh - sạch - đẹp”

e. Mục tiêu về các mối quan hệ của nhà trường

- Đảm bảo quan hệ tốt với các cơ quan cấp trên, thực hiện đầy đủ các văn bản qui định của cấp trên. Hoàn thành tốt các yêu cầu nhiệm vụ cấp trên giao cho.

- Liên hệ chặt chẽ với cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện tốt nhất cho phụ huynh học sinh và các lực lượng xã hội tham gia vào công tác giáo dục của nhà trường. 
- Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoài nhằm tăng cường cơ sở vật chất và động viên khen thưởng giáo viên và học sinh có thành tích cao trong giảng dạy và học tập.
4. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
4.1. Các giải pháp chung
- Thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ, nhân viên trong Trường theo các nội dung của Kế hoạch chiến lược. 

- Xây dựng khối đoàn kết, nhất trí cao của toàn trường, quyết tâm thực hiện được thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.

- Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong nhà trường hướng tới các giá trị cốt lõi đã nêu.
- Tăng cường đổi mới quản lý, đổi mới công tác bồi dưỡng giáo viên và phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.
- Tăng cường gắn kết có hiệu quả giữa Nhà trường với các cơ quan, đoàn thể doanh nghiệp, nhà tài trợ và cộng đồng.
4.2. Các giải pháp cụ thể
a.  Thể chế và chính sách:
-  Xây dựng cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ.

- Xây dựng cơ chế chính sách theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân và tăng cường hợp tác với bên ngoài.

- Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý và ban hành một số quy chế, quy định tương ứng với các giá trị cốt lõi của kế hoạch chiến lược. 
b.  Tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ:
- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy hiệu quả phù hợp với yêu cầu giảng dạy.

- Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các tổ chuyên môn, thực sự đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn đáp ứng yêu cầu.
- Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ giáo viên theo hướng sử dụng tốt đội ngũ hiện có, đáp ứng được yêu cầu của công việc. Lập kế hoạch tiếp nhận và tuyển dụng giáo viên và nhân viên theo yêu cầu về cơ cấu và chất lượng.
- Cử cán bộ quản lý theo học các lớp bồi dưỡng lí luận chính trị. Cử giáo viên  học thạc sĩ. Tạo các  điều kiện thuận lợi cho giáo viên, nhân viên theo học các lớp bồi dưỡng và nâng cao trình độ đạt kết quả cao nhất.
- Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá giáo viên và chất lượng hoạt động của cán bộ giáo viên thông qua các tiêu chí về hiệu quả, đóng góp cụ thể của cán bộ giáo viên đối với sự phát triển của Nhà trường. Trên cơ sở đó sẽ đề bạt, khen thưởng xứng đáng đối với những cán bộ GV có thành tích xuất sắc.

- Đầu tư có trọng điểm để phát triển đội ngũ cán bộ GV đầu đàn, cán bộ GV trẻ, tài năng bố trí vào các vị trí chủ chốt của nhà trường.

- Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ  giáo viên, nhân viên đều tự hào, muốn cống hiến và gắn kết với Nhà trường.
- Mở các lớp bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ nhằm nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, giáo viên cho nhà trường.
c. Nâng cao chất lượng giáo dục:
- Khảo sát chất lượng đầu năm, phân hoá đối tượng học sinh để xếp lớp phù hợp với đối tượng
- Định kỳ rà soát, đổi mới, kiểm định chất lượng giáo dục, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy theo xu hướng linh hoạt, hiện đại phù hợp với yêu cầu giáo dục. 
- Tăng cường công tác bồi dưỡng giáo viên giỏi, tạo điều kiện cho giáo viên được bồi dưỡng nghiên cứu chương trình nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Hướng dẫn học sinh các phương pháp học tập hiệu quả nhằm nâng cao tính tự đọc, tự học của học sinh.
- Thực hiện hiệu quả việc tự đánh giá chất lượng giáo dục THCS.
e. Cơ sở vật chất:
- Đầu tư có trọng điểm để hiện đại hoá các phòng học, các phòng học bộ môn, khu làm việc của giáo viên, khu vui chơi thể dục thể thao của HS.
- Ứng dụng tin học trong quản lý của Nhà trường. Các thông tin quản lý giữa các tổ chuyên trong Trường được liên thông qua hệ thống nối mạng 

- Tham mưu với các cấp lãnh đạo xây dựng khu nhà nội trú vào năm 2011, khu hiệu bộ năm 2012, nhà đa năng năm 2014,hệ thống thoát nước trong khuôn viên trường nhằm đảm bảo mục tiêu đã nêu. 
f. Kế hoạch - tài chính:
- Xây dựng kế hoạch phát triển hàng năm của từng tổ CM và  nhà Trường.

- Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng tự chủ hoạch toán, và minh bạch các nguồn thu, chi.

- Tham mưu với hội cha mẹ học sinh, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp để tăng cường hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất cho nhà trường.
g. Chương trình truyền thông, phát triển và quảng bá thương hiệu:
- Hiện đại và khai thác có hiệu quả website của Trường.

- Cung cấp các thông tin về hoạt động giáo dục của Trường qua các hội thảo, diễn đàn trao đổi, sách, báo, các tạp chí…

- Khuyến khích giáo  viên  Tham  vào các sự kiện, các hoạt động của cộng đồng và ngành
5. VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN THAM GIA
5.1. Ban giám hiệu
- Chỉ đạo xây dựng lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch chiến lược chung cho toàn Trường.

- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình nghiên cứu lớn có liên quan đến nhiều đơn vị.
- Tổ chức đánh giá và cải tiến việc thực hiện kế hoạch hành động hàng năm của toàn Trường và thực hiện kế hoạch chiến lược của toàn Trường theo từng giai đoạn phát triển.
5.2. Các tổ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể nhà trường
- Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể (từng năm) trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, tác động, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm.

- Tổ chức và phân công thực hiện hợp lý cho các bộ phận, cá nhân phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn và nguồn lực.

- Chủ động xây dựng các dự án phát triển của tổ chuyên môn, các tổ chức trong nhà trường.
5.3. Phòng giáo dục – đào tạo Ninh giang
          Xem xét kế hoạch chiến lược và tham mưu cho UBND huyện phê duyệt kế hoạch cho nhà trường. Chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động hoạt động nhà trường trong quá trình thực hiện kế hoạch, tạo điều kiện về nhân lực cho nhà trường.
5.4. Các cơ quan hữu trách ( UBND huyện Ninh giang).
          - Phê duyệt kế hoạch chiến lược của nhà trường, 

- Hỗ trợ tài chính cho Nhà trường để thực hiện chiến lược.
5.5 Hội cha mẹ học sinh
           Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục trong giai đoạn hiện nay từ đó tích cực chủ động tham gia vào các hoạt động giáo dục của nhà trường đồng thời tích cực hỗ trợ ngày công và tài chính cho nhà trường.
5.6 Cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh
- Đối với HS: không ngừng học tập, tích cực tham gia hoạt động để sau khi tốt nghiệp THCS có kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu xã hội, tiếp tục học trung học hoặc học nghề. Ra sức rèn luyện đạo đức để trở thành những người công dân tốt.

- Đối Với Cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường: không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu trở thành các giáo viên, nhân viên giỏi. Tích cực tham gia, đóng góp vào sự phát triển của Trường dựa vào khả năng của mỗi cá nhân.


HIỆU TRƯỞNG


                                     Hà Duy Hưng
